
1. Những nghi vấn về chính sách kinh tế dạng
“Sự đồng thuận Washington”

“đồng thuận Washington” (Washington con-
sensus) hiểu khái quát là “kinh tế học thị trường”,
đó là chính sách kinh tế hướng về tự do hóa
thương mại, giảm thiểu kiểm soát vĩ mô (deregu-
lation), tư nhân hóa, cải cách thuế, giảm chi tiêu
nhà nước, và thả nổi lãi suất v.v..   Những “bài
học” này được các tổ chức quốc tế (như Quỹ Tiền
tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới...) và các nước
phương Tây đi rao giảng khắp nơi, nhất là ở các
nước cần vay tiền nước ngoài. 

Sự phát triển kinh tế không thể phủ nhận ở
các nước mới nổi trong vài thập kỷ qua có vẻ đã
minh chứng cho triết lý của mô hình kinh tế thị
trường kiểu Mỹ như là một phương án duy nhất
để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, vài năm gần
đây, đặc biệt là từ khủng hoảng tài chính châu Á
năm 1997, một số nhà kinh tế đã đặt ra những
nghi vấn về “phương thuốc” màu nhiệm này, tiêu
biểu là Dani Rodrik và Ha-Joon Chang - hai giáo
sư kinh tế tại đại học Harvard và Cambridge.

Theo Dani Rodrik, bên cạnh những biện pháp
chung chung để phát triển kinh tế (như ổn định
chính trị và kinh tế vĩ mô, hội nhập vào kinh tế
thế giới, cho các nhà đầu tư tin rằng quyền sở hữu

sẽ được bảo đảm và các khế ước sẽ được bắt buộc
thực thi, giữ một chừng mức nào đó sự gắn kết
(cohesion) và tình đoàn kết trong xã hội), sự vận
dụng linh hoạt, gắn kết các biện pháp này trong
từng hoàn cảnh cụ thể sẽ là một công cụ hữu hiệu
đối với sự tăng trưởng kinh tế. Dani Rodrik kết
luận rằng, đa số các nước đã phát triển thành
công đều theo những chiến lược khác nhau. Chẳng
hạn đài Loan thì hướng tài trợ xuất khẩu, Singa-
pore thì ưu đãi vốn nước ngoài... Ngược lại, một
quốc gia như Haiti, cắt giảm thuế quan rất lớn và
bỏ quota nhập khẩu từ những năm 1990 (theo bài
học “đồng thuận Washington”) nhưng vẫn nghèo,
trong lúc VN tiếp tục áp dụng thuế quan cao, kìm
chế nhập khẩu, và Nhà nước can thiệp rất sâu vào
kinh tế lại phát triển nhanh chóng, thu hút mạnh
đầu tư nước ngoài. Từ những kinh nghiệm ấy, Ro-
drik nhận xét, không nên mong chờ một “viên đạn
thần” mà chỉ cần linh hoạt áp dụng một số nguyên
tắc kinh tế vào hoàn cảnh đặc thù của mỗi quốc
gia; cải cách thể chế như thế nào thì tùy vào địa
lý và lịch sử của một quốc gia, nhất là khi quốc
gia ấy đã qua một thời kỳ thuộc địa. Như Rodrik
nói, chúng ta phải tiếp cận vấn đề với một tinh
thần “cởi mở” (không theo một trường phái này,
hoặc trường phái kia), thực tiễn: cố tìm ra lý do
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đã kìm hãm sự phát triển của một quốc gia.
Trong khi Dani Rodrik công kích toa thuốc

“đồng thuận Washington” vì những áp dụng cứng
nhắc của nó thì Ha-Joon Chang chỉ trích toa thuốc
này từ hai hướng khác: hoặc là nó phản ánh cái
“đạo đức giả” của các nước tư bản phương Tây;
cũng có thể là những cố vấn phương Tây “cố ý”
quên, hoặc thật tình không biết gì về lịch sử.

“đạo đức giả” bởi vì, theo Chang, thâm tâm các
chính phủ Phương tây không muốn các nước khác
phát triển, và họ đề nghị những chính sách loại
“đồng thuận Washington” chỉ vì lợi ích của họ.
Bên cạnh sự giúp đỡ, các nước Phương tây cũng
rào đón, hạn chế những chính sách mà quốc gia
đang phát triển được phép theo đuổi. Ha-Joon
Chang khuyến nghị rằng các tổ chức quốc tế
không nên bó buộc chặt chẽ các nước đang phát
triển phải theo một con đường nhất định nào đó.
Các nước này sẽ có nhiều vấp váp, lỗi lầm, đành
thế, nhưng đó chẳng là cái “giá” của sự độc lập
mà mọi người đều phải tôn trọng đó sao?.

Nghi vấn về chính sách kinh tế “đồng thuận
Washington” của Rodrik và Chang không còn là
nhận định nữa mà đã trở thành hiện thực kể từ
khi xuất hiện khủng hoảng tài chính toàn cầu vào
giữa cuối năm 2008. Thủ tướng Anh Gordon
Browns trong buổi nói chuyện tại đại học Havard
nhân chuyến thăm Mỹ đầu tháng 3 cho rằng,
chính sách kinh tế “đồng thuận Washington” đã
chấm dứt và cần được thay thế bằng một chính
sách khác có sự kiểm soát vĩ mô nhiều hơn. Tổng
thống Mỹ Obama cũng chia sẻ quan điểm này với
Thủ tướng Anh trong cuộc trả lời phỏng vấn của
hai phóng viên Mỹ sau khi hội nghị G20 kết thúc
vào ngày 03/04/09. Thực tế gần đây cho thấy,
khủng hoảng tài chính đã thúc đẩy các quốc gia
(trong đó có Mỹ - nước khai sinh ra “chính sách”
này) bắt đầu tăng cường kiểm soát vĩ mô.

2. Bàn về chiến lược cải cách kế toán của VN

2.1 Bối cảnh và lịch trình cải cách kế toán

VN đã tiến hành cải cách kinh tế hướng về thị
trường kể từ năm 1986 (được đánh dấu bằng chính
sách “đổi mới”). Cải cách này hướng đến đa dạng
hóa cấu trúc sở hữu, tạo lập một môi trường kinh
doanh mới, tăng tính tự chủ của các doanh nghiệp
(Cường & các cộng sự, 1998; Leung & Riedel, 2001,
pp.3). Hệ thống kinh tế kế hoạch hóa tập trung
được thay thế bởi hệ thống kinh tế hướng về thị
trường. Cải cách kinh tế và thể chế, đặc biệt là

tái cấu trúc và mở cửa hệ thống kinh tế, đã tạo ra
sự thay đổi to lớn trong môi trường kinh tế - xã
hội nói chung và kế toán nói riêng. Hệ thống kế
toán truyền thống, dựa vào mô hình kế toán Liên
Xô cũ, phù hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa (với
mục tiêu ưu tiên là kế hoạch hóa nền kinh tế quốc
dân hơn là công cụ phục vụ cho quản trị vi mô)
không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường mà
ở đó, xuất hiện nhiều nhóm lợi ích khác ngoài
Nhà nước (nhà đầu tư, người cho vay, quản trị
doanh nghiệp…). Chú ý đến tiến triển của môi
trường kinh tế, vấn đề xây dựng một hệ thống kế
toán mới vận hành trong bối cảnh kinh tế, xã hội
mới nhằm đáp ứng yêu cầu về thông tin kế toán
của những nhóm người sử dụng khác nhau trở nên
thật sự cấp bách. Từ đó, cải cách kế toán đã được
tiến hành, bắt đầu từ năm 1995 và tiếp tục không
ngừng cho đến ngày hôm nay.

Thật vậy, trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu
hóa, cải cách kế toán năm 1995 được thực hiện -
tám năm kể từ khi tiến hành chương trình cải
cách kinh tế mang tên “đổi mới”- nhằm đáp ứng
đòi hỏi của cải cách kinh tế, chính sách mở cửa
và khuyến khích đầu tư (Yang & Nguyen, 2003,
pp.175). Ngoài việc đáp ứng nhu cầu thông tin của
nhiều nhóm người sử dụng khác nhau, Hệ thống
kế toán còn phải chú ý đến tính hòa hợp quốc tế
để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài.

Cải cách kế toán VN có thể được chia thành
hai giai đoạn: Giai đoạn từ 1995 đến 2001 phản
ánh sự chuyển đổi căn bản hệ thống kế toán dạng
“Liên Xô cũ” về một hệ thống hướng về các nước
tư bản phương Tây; giai đoạn từ 2002 đến nay, thể
hiện sự hội nhập sâu rộng của hệ thống kế toán
VN với chuẩn mực kế toán quốc tế. Quá trình cải
cách lâu dài và khó khăn này đã hình thành một
hệ thống kế toán khác biệt về bản chất so với hệ
thống kế toán của VN đã lựa chọn chiến lược cải
cách nào? Liệu chiến lược cải cách kế toán của VN
có bị ảnh hưởng của “đồng thuận Washington”? 

Cải cách kế toán ở VN, cũng như cải cách ở
những nước đang chuyển đổi khác (các nước đông
Âu, các nước thuộc Liên Xô cũ) là một quá trình
dài, phức tạp và khó khăn. Nhiều nghiên cứu ở
các nền kinh tế đang chuyển đổi (điển hình là
nghiên cứu của Bailey, 1995; Adams & McMillan,
1997) đã cho thấy những mâu thuẫn tồn tại giữa
lựa chọn mô hình kế toán và thực tế môi trường
kinh tế - xã hội ở các nước này. đa phần ở các
nước này, áp lực bên ngoài (đến từ các tổ chức
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quốc tế tài trợ vốn cho cải cách, như Ngân hàng
Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các công ty kiểm
toán quốc tế hỗ trợ về kỹ thuật) có ảnh hưởng
quyết định đến lịch trình cải cách và mô hình kế
toán lựa chọn. Hệ quả là những nước này đã lựa
chọn phần lớn các nguyên tắc kế toán của các
nước phát triển (Bailey, 1995, pp.17). Những áp
lực bên ngoài này dẫn đến sự cải cách nhanh và
triệt để hệ thống kế toán của các nước này (chẳng
hạn như Ba Lan), nhưng ít phù hợp với đặc thù
kinh tế xã hội (đang chuyển đổi, còn lưu giữ nhiều
đặc trưng của nền kinh tế cũ) (Adams & McMillan,
1997). Adams & McMillan (1997, pp.151) cảnh báo
ý rằng, thật sự là nguy hiểm khi sự trợ giúp của
các chuyên gia bên ngoài cho quá trình cải cách
kế toán dẫn đến hệ quả là có sự chuyển giao trực
tiếp hệ thống kế toán của các nước phát triển vào
các nước cải cách mà hệ thống này ít phù hợp với
môi trường kinh tế - xã hội của nước cải cách. Môi
trường kinh tế - xã hội của VN, một nước đang
chuyển đổi, có ít nhiều nét tương đồng với các
nước đang chuyển đổi khác, sẽ phát sinh nhiều
xung đột giữa mong muốn duy trì đặc thù quốc gia
(hệ thống chủ nghĩa xã hội, kinh tế thị trường
theo định hướng xã hội chủ nghĩa) và mong muốn
thông qua những nguyên tắc kế toán của các nước
tư bản phát triển có truyền thống lâu đời về kinh
tế thị trường (Nguyễn Công Phương & Renault,
2005). Các mục tiếp theo sẽ bàn về chiến lược cải
cách kế toán của VN và những hệ lụy của nó.

2.2 Nhận diện chiến lược cải cách kế toán

Cải cách kế toán VN bắt đầu vào năm 1994,
tám năm sau khi chương trình cải cách và mở cửa
kinh tế (đổi mới, 1986) được phát động. Trong bối
cảnh chuyển đổi về kinh tế thị trường và mở cửa,
sau mấy thập niên “bế quan toả cảng” với thế giới
tư bản, sự cần thiết phải tạo ra một hệ thống kế
toán mới đáp ứng yêu cầu của môi trường kinh tế,
xã hội mới. Bối cảnh kinh tế, xã hội mới thúc đẩy
Chính phủ thông qua con đường cải cách khá triệt
để: Cải cách tổng thể hệ thống kế toán kiểu Xô
Viết, thông qua những thực tế kế toán hiện hành
ở các nước phát triển. để đạt được mục tiêu này,
Chính phủ đã thiết lập một dự án “hiện đại hoá”
kế toán hướng về kinh tế thị trường (Narayan &
Godden, 2002). Năm 1994, Chính phủ đã thành
lập một Ủy ban cải cách kế toán chịu trách nhiệm
thiết lập các chế độ kế toán trong bối cảnh kinh
tế mới. Cải cách kế toán được thực hiện thông qua
sự trợ giúp kinh tế và kỹ thuật của Cộng đồng

châu Âu (Narayan & Godden, 2002). Ngày
31/12/1994, Bộ Tài chính đã ban hành phiên bản
đầu tiên của chế độ kế toán doanh nghiệp. Sau
một năm áp dụng thí điểm ở 640 doanh nghiệp
(Narayan & Godden, 2002), hệ thống kế toán
doanh nghiệp được ban hành vào ngày 01/11/1995
và chính thức đưa vào áp dụng thống nhất trong
toàn quốc (trừ các doanh nghiệp liên doanh, doanh
nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư
nhân). Cải cách này có thể nói là đã làm thay đổi
căn bản hệ thống kế toán kiểu Xô Viết trước đây
- hệ thống kế toán chỉ thích hợp với nền kinh tế
kế hoạch hoá tập trung. Cải cách cũng hướng từng
bước làm cho kế toán VN hoà hợp với chuẩn mực
kế toán quốc tế. Tuy nhiên, cách tiếp cận cải cách
ở giai đoạn này còn khá thận trọng: Hệ thống kế
toán 1995 không được áp dụng cho toàn thể doanh
nghiệp trong nền kinh tế mà chỉ áp dụng cho các
doanh nghiệp VN, các doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài được áp dụng chế độ kế toán của
nước sở tại. Thực tế này không còn tồn tại khi VN
ban hành chuẩn mực kế toán. 

Giai đoạn tiếp theo của cải cách kế toán, được
thực hiện với sự giúp đỡ về kinh tế và kỹ thuật
của Ngân hàng thế giới (Narayan & Godden,
2000), bắt đầu từ năm 1998. Mục tiêu của cải cách
giai đoạn 2 này là thiết lập các chuẩn mực kế toán
phù hợp với nền kinh tế thị trường theo định
hướng xã hội chủ nghĩa (Narayan & Godden,
2000). Chuẩn hoá và hoà hợp quốc tế dựa vào hệ
thống chuẩn mực kế toán quốc tế làm cơ sở là đặc
trưng của cải cách giai đoạn 2 (đặng Văn Thanh,
2001a). để tập trung soạn thảo và ban hành các
chuẩn mực kế toán - kiểm toán, một Ủy ban chuẩn
mực kế toán đã được thành lập vào ngày
12/2/1999 bởi Bộ Tài chính (quyết định số 19/1999
Qđ-BTC). Trách nhiệm của Ủy ban này là soạn
thảo, tổ chức và thực hiện các chuẩn mực kế toán
được ban hành. Bốn chuẩn mực đầu tiên đã được
công bố (Bộ Tài chính) vào ngày 31/12/2001 và có
hiệu lực kể từ ngày 1/1/2002. Sáu chuẩn mực tiếp
theo đã được ban hành vào năm 2002 và có hiệu
lực từ đầu năm 2003. Cho đến thời điểm hiện nay,
VN đã có 26 chuẩn mực kế toán.

Có thể nhận thấy rằng, cải cách kế toán của
VN ở giai đoạn 2 được tiến hành rất nhanh chóng
nếu không muốn nói là như vũ bão. Thật vậy, chỉ
trong một thời gian ngắn, VN đã hoàn thành 26
chuẩn mực kế toán, trong khi đó ở phần lớn các
nước, để hoàn thành một chuẩn mực kế toán cần
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vài năm. điều này, một mặt là do VN không tự
xây dựng các chuẩn mực kế toán cho riêng mình
mà kế thừa phần lớn từ chuẩn mực kế toán quốc
tế (vốn chỉ chỉ thích hợp cho các nền kinh tế tư
bản phát triển, ít phù hợp với các nước đang phát
triển, nhất là các nước “kinh tế thị trường xã hội
chủ nghĩa”) và các nhà cải cách rất hài lòng khi
mà hệ thống chuẩn mực kế toán ban hành hoà
hợp tới mức cao nhất với chuẩn mực kế toán quốc
tế. Thực tế này tồn tại ở phần lớn các nước đang
phát triển và VN cũng không nằm ngoài trào lưu
này. Ở những nước này, không tồn tại một tổ chức
kế toán có tính chuyên nghiệp cao, có tổ chức chặt
chẽ, có đủ kinh nghiệm, từ đó các nguyên tắc kế
toán sẽ được “nhập khẩu” từ các nước khác để lấp
đầy khoảng trống tồn tại. Hơn nữa, tự thiết lập
chuẩn mực kế toán riêng cho mình là rất tốn kém.
Mặt khác, ngoài thực trạng của tổ chức nghề
nghiệp (chưa đủ mạnh), liệu còn nhân tố nào tác
động đến cách tiếp tiếp cận này khi mà trong bối
cảnh kinh tế - xã hội, yếu tố môi trường quyết
định bản chất của hệ thống kế toán (Choi &
Mueller, 1992; Nobes & Parker, 1995; Nobes,
1998; Meek & Saudagaran, 1990;…) - ít tương thích
với điều kiện của chuẩn mực kế toán quốc tế? Phải
chăng có sự len lỏi của chính sách dạng “đồng
thuận Washington” ở đây ?

Nhìn lại những bước đi khẩn trương ở giai đoạn
2 của cải cách kế toán, nhận định trên đây hoàn
toàn hợp lý. Thứ nhất, giai đoạn 2 của cải cách
kế toán được sự giúp đỡ về kinh tế và kỹ thuật

của Ngân hàng Thế giới. Từ đó, việc khuyến cáo
và định hướng vận dụng chuẩn mực kế toán quốc
tế ở VN của Ngân hàng Thế giới (và các tổ chức
được Ngân hàng này chỉ định) là điều khó tránh
khỏi. Cần nhắc lại rằng, “bài học” về “đồng thuận
Washington” luôn được các tổ chức quốc tế mà
điển hình là Ngân hàng Thế giới đem rao giảng
khắp nơi nhằm áp đặt một chính sách “kinh tế
thị trường tự do” lên các nước, nhất là các nước
đang phát triển cần vay vốn. Việc áp đặt một
chính sách như vậy thật sự là nguy hiểm đối với
các nước đang phát triển, trong đó có VN, như
nhận định của Rodrik & Chang ở trên và của
Adam & McMillan (1997, pp. 151): “Thật sự là
nguy hiểm khi sự giúp đỡ của các tổ chức kinh tế
quốc tế và các chuyên gia nước ngoài sẽ dẫn đến
một kết quả là có sự chuyển giao trực tiếp hệ
thống kế toán của các nước phát triển vào các
nước cải cách – hệ thống kế toán này không phù
hợp với đặc điểm môi trường của nước cải cách”.

Thứ hai, sự hòa hợp quốc tế của chuẩn mực kế
toán VN cũng có thể được lý giải bởi tính quốc tế
hóa hoạt động kinh tế của đất nước khởi đầu từ
năm 1986 và đặc biệt là từ cuối thập niên 90 của
thế kỷ trước. Sự xuất hiện của các nhà đầu tư nước
ngoài đặt ra vấn đề cấp thiết phải thiết lập một
hệ thống kế toán đáp ứng đòi hỏi của nhà đầu tư,
hoà hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên hòa hợp
ở mức nào là vấn đề cần cân nhắc, có chú ý đến
đặc điểm, điều kiện môi trường kinh tế - xã hội
của kế toán. Áp đặt phần lớn các nguyên tắc kế
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toán ở các nước tư bản “thị trường tự do” vào một
nền kinh tế hỗn hợp kiểu “kinh tế thị trường theo
định hướng xã hội chủ nghĩa”, một nền kinh tế
thị trường vẫn mang nặng tính kế hoạch và kiểm
soát vĩ mô chặt chẽ của Nhà nước, sẽ tạo ra nhiều
xung đột. Cách làm vội vã này, theo chúng tôi,
nằm trong lịch trình cải cách thể chế để gia nhập
WTO, vì một trong các nguyên nhân đưa ra để áp
đặt lệnh trừng phạt bán phá giá của Mỹ và châu
Âu đối với các doanh nghiệp sản xuất và xuất
khẩu VN là hệ thống kế toán - kiểm toán không
tuân theo chuẩn mực quốc tế, từ đó không thừa
nhận kinh tế thị trường ở VN; điều này phản ánh
sự ảnh hưởng gián tiếp của chính sách “đồng
thuận Washington”.

2.3 Những hệ lụy

Nghiên cứu của Bailey (1995) cho thấy tồn tại
nhiều vấn đề trong cải cách kế toán của các nền
kinh tế đang chuyển đổi. Chuyển từ một nền kinh
tế kế hoạch hóa tập trung - một nền kinh tế mà
kế toán được sử dụng như một công cụ kiểm soát
toàn bộ các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp
với nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là kiểm soát chặt
chẽ việc thực hiện các mục tiêu kinh tế cấp vĩ mô
- sang một nền kinh tế thị trường làm phát sinh
một số vấn đề lớn không thể giải quyết một sớm
một chiều, VN không nằm ngoài trào lưu này.
Cũng như các nước đang chuyển đổi khác, VN
“nhập khẩu” mô hình kế toán từ các nước phát
triển, sau đó “gia công” ít nhiều để phù hợp phần
nào điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Áp
đặt một hệ thống kế toán của các nền kinh tế thị

trường tự do vào một bối cảnh chính trị, kinh tế,
xã hội khác biệt sẽ làm nảy sinh một số vấn đề
không tương thích. Những mặt không tương thích
này bao gồm:

- Sự không tương thích giữa mô hình kế toán
và trình độ của nghề nghiệp kế toán: Sự vận hành
của một hệ thống các chuẩn mực kế toán với các
nguyên tắc ghi nhận và đo lường hướng về giá trị
thị trường đòi hỏi có một nghề nghiệp phát triển
ở trình độ cao và được đào tạo bài bản hướng về
kinh tế thị trường. Như khẳng định của Adams và
McMillan (1997), khả năng, độ lớn và năng lực
của nghề nghiệp kế toán trong một nước có ảnh
hưởng đến thực tế kế toán, công bố thông tin và
thiết lập nguyên tắc kế toán. Thật vậy, các
nguyên tắc kế toán theo dạng Anh - Mỹ phải được
trình bày và áp dụng dựa trên những phán đoán,
ước tính và đôi khi những giả thuyết, đòi hỏi nghề
nghiệp kế toán có trình độ cao. Tuy nhiên, ở VN,
trình độ của nhân viên kế toán còn chưa cao, các
nhà kế toán có kinh nghiệm ở VN chủ yếu được
đào tạo dưới hệ thống kinh tế cũ, có thói quen ghi
sổ kế toán và thích tối thiểu hoá sự biến động
trong thực hành kế toán. Sự gán ép không thực
tế này (có thể nói như vậy) sẽ có ảnh hưởng tiêu
cực đến việc áp dụng hiệu quả hệ thống kế toán
mới theo đúng ý nghĩa của nó.

- Xung đột giữa mô hình kế toán lựa chọn với
mục tiêu của kế toán: Sự xung đột mục tiêu này
đến từ sự vay mượn các nguyên tắc kế toán quốc
tế, các nguyên tắc chủ yếu dựa vào triết lý Anglo-
Saxon về Financial Reporting, rồi đem áp dụng
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vào một hệ thống có tính pháp lý cao. Hệ thống
kế toán VN tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng
kinh tế vĩ mô của thông tin kế toán. điều này
hoàn toàn phù hợp với bối cảnh chính trị, kinh tế
của VN. Tuy nhiên, mô hình kế toán vay mượn
của VN đến từ kế toán Anh - Mỹ, một mô hình
mà nhu cầu thông tin kế toán của Nhà nước và
quản trị nội bộ phụ thuộc (thứ yếu) vào nhu cầu
của nhà đầu tư đối với vốn chủ sở hữu. Rõ ràng
một hệ thống kế toán đáp ứng ít nhất ba nhóm
người sử dụng (Nhà nước, nhà đầu tư, cho vay và
nhà quản lý doanh nghiệp) phải khác biệt đáng
kể hệ thống kế toán chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu
thông tin của nhà đầu tư vào vốn chủ sở hữu. Cần
phải thừa nhận một điều rằng, nếu chúng ta muốn
đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhà nước và quản
trị doanh nghiệp, chúng ta không thể thông qua
hay vay mượn nhiều khái niệm và nguyên tắc kế
toán được thiết lập trong các nước mà thông tin
kế toán được dành chủ yếu cho nhà đầu tư vào vốn
chủ sở hữu. 

- Những ràng buộc của các nguyên tắc kiểm
soát tài chính và sự ảnh hưởng quyết định của
thuế: Sự ràng buộc của thuế và các nguyên tắc
kiểm soát tài chính (đối với doanh nghiệp nhà
nước) đối với hệ thống kế toán hiện tại cũng là
một vấn đề của cải cách. Các luật thuế luôn can
thiệp mạnh mẽ vào lĩnh vực kế toán. Các nguyên
tắc kiểm soát tài chính cũng không nằm ngoài qui
luật này. Việc lựa chọn một hệ thống dựa vào mô
hình Anh - Mỹ, một mô hình mà sự can thiệp của
Nhà nước vào lĩnh vực kế toán rất nhỏ, mối liên
hệ giữa kế toán và thuế rất “lỏng lẻo” và hầu như
không tồn tại sự can thiệp của các cơ chế tài chính
vào trong lĩnh vực kế toán – áp dụng vào môi
trường VN tạo nên sự không tương thích và từ đó
không thể đạt được mong đợi của hệ thống kế
toán theo mô hình này. Thật vậy, phần lớn các
lựa chọn phương pháp kế toán đều bị giới hạn bởi
những qui định của thuế, nhất là đối với doanh
nghiệp nhà nước. Có thể nói rằng, phần lớn các
doanh nghiệp đều nhấn mạnh mục tiêu thuế của
kế toán.

3. Kết luận

Giải quyết hài hòa hai mục tiêu hòa hợp quốc
tế và duy trì đặc thù quốc gia của hệ thống kế toán
là một nhiệm vụ không dễ dàng. Một thay đổi
tinh tế về bản chất kế toán cần phải được giải
quyết chứ không đơn thuần là “nhập khẩu” và “gia
công”. Làm thế nào để chuyển từ một dạng kế

toán được kiểm soát và quản lý mang tính pháp
lý cao thành một dạng kế toán thích hợp với đòi
hỏi kinh tế và kinh doanh? Làm thế nào để kế
toán nặng về kiểm soát vĩ mô trở thành dạng kế
toán đáp ứng yêu cầu kinh tế và kinh doanh (nhu
cầu vi mô)? Làm thế nào để vận dụng mô hình kế
toán ở môi trường kinh tế - xã hội phát triển cao
vào trong một bối cảnh kinh tế - xã hội chưa phát
triển, trình độ chuyên môn của nghề nghiệp kế
toán và người làm công tác kế toán hoàn toàn
quen với đặc điểm kinh tế kế hoạch hóa tập trung
(kế toán chỉ ghi sổ, không cần những phán đoán,
cân nhắc trong việc lựa chọn chính sách kế toán)?
Trả lời các câu hỏi này trong và sau cải cách kế
toán thật sự là một vấn đề không đơn giản mà
các nhà cải cách luôn phải đối diện. Như gợi ý của
Rodrik, cần áp dụng một số nguyên tắc nhất định
vào hoàn cảnh đặc thù của mỗi quốc gia, cải cách
thể chế phải thế nào tùy thuộc vào địa lý và đặc
thù của mỗi quốc gia, không nên áp dụng cứng
nhắc toa thuốc “đồng thuận Washington”. điều
này muốn nói rằng, chiến lược cải cách kế toán
của VN cần được điều chỉnh. Các cơ quan có thẩm
quyền cần rà soát, tổng kết tính hữu ích, tính thực
tế của hệ thống chuẩn mực kế toán hiện hành
nhằm điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù kinh tế
- xã hội của đất nước, tránh lãng phí xã hộin
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